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về việc biên soạn cuốn 

“Bài tập ngữ pháp tiếng Việt” 

1. Mục đích ý nghĩa 

– Bài tập ngữ pháp tiếng Việt là giáo trình nhằm trang bị 

những tri thức thực hành cho sinh viên khoa Ngữ Văn thuộc 

các hệ đào tạo cử nhân, sư phạm chính quy và tại chức, năm 

thứ ba. Trong cơ cấu chương trình, phần này được dạy 75 tiết 

(5 ĐVHT) hoặc 90 tiết (6 ĐVHT).  

– Nội dung của giáo trình đòi hỏi hai yêu cầu cơ bản: 

– a/ Người học nắm được tri thức lí thuyết về phân môn 

một cách có hệ thống, theo trình tự từ đơn vị nhỏ đến đơn vị 

lớn. Đây là những đơn vị cơ bản của ngữ pháp: hình vị  từ 

 cụm từ  câu. 

– b/ Người học có kỹ năng thực hành, phân tích các đơn vị, 

hiểu cấu tạo của các đơn vị trong hệ thống ngôn ngữ, rèn 

luyện nói, viết câu đúng, câu hay cũng như biết chữa những 

câu sai ngữ pháp. Từ đó góp phần giữ gìn sự trong sáng của 

tiếng Việt.  

– Bài tập ngữ pháp tiếng Việt được soạn thảo với hai mục 

đích: 

– Củng cố tri thức lí thuyết, chỉ dẫn một số thao tác nhận 

diện, phân tích các đơn vị cơ bản để vận dụng trong giảng dạy 

bộ môn ngữ pháp ở các bậc THCS, THPT cũng như giúp 

người học soạn thảo các văn bản nói chung và văn bản nghệ 

thuật nói riêng một cách có cơ sở khoa học. 

– Trình bày cách hình thành cơ sở bước đầu của các khái 

niệm ngữ pháp, nguyên do đưa đến các kiến giải khác nhau 

cũng như cách chọn lựa một kiến giải hợp lý, có định hướng 

khoa học hay chỉ là một giải pháp thực tiễn thuận lợi trong 

nhà trường. 

2. Nguyên tắc biên soạn 

– Cuốn sách biên soạn tuân thủ theo hai nguyên tắc: 

– a) Nguyên tắc hệ thống: Để thực hiện đồng thời hai chức 

năng: giao tiếp và tư duy, ngôn ngữ có cấu tạo như một hệ 

thống bao gồm các đơn vị và giữa các đơn vị có quan hệ tầng 

bậc. ở bình diện ngữ pháp các đơn vị được chúng tôi xem xét 

dựa trên hai đặc trưng: 

– Tính phân chia: Người nghiên cứu phân chia diễn ngôn 

thành các đơn vị từ nhỏ đến lớn: hình vị  từ  cụm từ  

câu và ngược lại từ đơn vị lớn đến nhỏ: câu  cụm từ  từ  

hình vị. 

– Tính quan hệ: Các đơn vị đó không tồn tại rời rạc, riêng lẻ 

mà giữa chúng luôn có những quan hệ nhất định để thực hiện 

một chức năng cụ thể trong bậc của chúng. Điều này được thể 

hiện qua các cấp bậc: hình vị thực hiện chức năng cấu tạo nên 

từ; từ thực hiện chức năng cấu tạo nên cụm từ; cụm từ thực 

hiện chức năng cấu tạo nên câu; câu thực hiện chức năng tạo 

lập văn bản. Chẳng hạn câu: Con đường này, mẹ đã dắt em đi 

từ thửa ấu thơ. Gồm các đơn vị từ bậc thấp đến cao: có 12 

hình vị (ấu thơ là một từ có hai hình vị), 11 từ; hai cụm từ 

(cụm danh từ: con đường này và cụm động từ đã dắt em đi từ 

thửa ấu thơ). Trong câu, từ và cụm từ có khả năng đảm nhận 

những chức vụ nhất định do vị trí của chúng đưa lại, như: cụm 
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danh từ con đường này làm đề ngữ, từ mẹ làm chủ ngữ, cụm 

động từ đã dắt em đi từ thửa ấu thơ làm vị ngữ. 

– b) Nguyên tắc đối lập: Các đơn vị được đưa ra xem xét 

luôn dựa trên hai mặt đối lập: hình thức và ý nghĩa. Hai mặt 

này luôn có quan hệ tương hỗ để thực hiện chức năng do 

chúng đảm nhận. Hạn chế của phương pháp này là mới chỉ 

xem xét các đơn vị một cách tách rời – đây là hạn chế tất yếu 

của phương pháp – vì vậy, để khắc phục phần nào hạn chế 

của hướng đi này, người viết luôn chú ý xem xét các đơn vị 

trong hành chức, tách chúng từ chuỗi diễn ngôn hay văn bản 

giao tiếp cụ thể để tránh tình trạng tư biện. 

– Dựa trên hai nguyên tắc này, chúng tôi sắp xếp các bài 

tập theo trình tự từ đơn vị nhỏ nhất là hình vị đến câu gồm 

tổng số 85 bài tập. 

3. Thao tác phân tích 

– Những bài tập cụ thể mà chúng tôi chọn để phân tích là 

dựa trên hệ thống lí thuyết về các đơn vị theo định hướng của 

chúng tôi trong cuốn Ngữ pháp tiếng Việt, NXB GD, 1999. 

Điều này, trong một giới hạn nhất định, không đồng nhất với 

ý kiến của những tác giả khác.  

– Chẳng hạn, khi vạch ranh giới từ có tác giả xem cơn 

ghen, cơn say, cái đẹp là hai từ; trong đó cái, cơn là danh từ 

chỉ loại (xem Cao Xuân Hạo, Phan Ngọc) nhưng chúng tôi 

xem cả kết hợp hai âm tiết mới là một từ ghép. 

– Khi xem xét từ trung tâm của cụm danh từ, chúng tôi 

chọn cách quan niệm có hai danh từ trung tâm là D1 và D2 

mà nếu một giải pháp khoa học thì chỉ có thể là D1 hoặc D2. 

– Khi phân tích câu đơn, câu ghép hoặc câu phức cũng có 

những điều khiến chúng tôi cân nhắc. Chúng tôi xem định 

ngữ, bổ ngữ, vị ngữ, chủ ngữ được mở rộng thành một kết cấu 

chủ-vị thuộc bậc dưới câu - bậc cụm từ - thì không thể đồng 

thời lại xem chúng thuộc bậc trên nó. Hơn nữa, qua thực tiễn 

giảng dạy, việc đưa thêm một loại câu phức trong khi phân 

tích các kiểu câu chỉ tạo thêm tính phức tạp cho thao tác 

phân tích. 

– Tóm lại, việc phân tích các đơn vị ngữ pháp trong hệ 

thống ngôn ngữ, suy cho cùng, là nhằm mục đích phân tích 

các thành phần cấu tạo câu, hiểu được bản chất đích thực của 

quá trình tạo lời. Giữa các đơn vị đó có mối quan hệ chặt chẽ. 

Muốn xác định từ loại đúng thì trước hết phải phải vạch ranh 

giới từ đúng. Muốn xác định cấu tạo cụm từ đúng (gồm từ 

trung tâm là danh từ, động từ, tính từ và các thành tố phụ) 

thì cần phải nắm vững từ loại. Muốn phân tích câu đúng lại 

cần phải hiểu được nguyên tắc cấu tạo cụm từ. 

– Do tính chất phức tạp của giáo trình, cần phải đi vào 

phân tích những kiểu đơn vị cụ thể, nên khi xử lý các bài tập 

thực hành khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Chúng tôi 

mong nhận được sự góp ý của bạn đọc. 

 

       Ngày 19 tháng 08 năm 2005 

    PGS. TS. Đỗ Thị  Kim Liên 
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